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Nhận diện cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 

Cuộc khủng hoảng tài chính lần này có nhiều điểm khác biệt với cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ Đông á cách đây 10 năm.  

Thứ nhất, nó bắt nguồn từ những nền kinh tế hùng mạnh nhất, phát triển 
nhất như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Còn cuộc khủng hoảng Đông ¸ (1997 - 1998) 
bắt nguồn và lan rộng chủ yếu trong phạm vi những nền kinh tế phát triển trung 
bình mới nổi - như Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Nga, ...  

Thứ hai, cuộc khủng hoảng này "đánh sập" cả những “gã khổng lồ”, thậm 
chí là “khổng lồ nhất”, những "đại gia" có tuổi đời già dặn hàng thế kỷ, trong 
lĩnh vực tài chính lẫn lĩnh vực phi tài chính; những tập đoàn được coi là có cấu 
trúc vững chắc và quản trị hoàn hảo.  

Thứ ba, đây là cuộc khủng hoảng có sức lan tỏa nhanh và mạnh, theo cả 
chiều rộng lẫn chiều sâu. Các nền kinh tế thuộc nhóm phát triển nhất lần lượt 
rơi vào suy thoái - từ Mỹ lan sang EU, tràn tới Nhật Bản, rồi "hạ gục" Xin-ga-
po. Điều đáng lưu ý rằng, đó là những nền kinh tế thường xuyên đứng ở thứ 
hạng cao nhất trong bảng xếp hạng sức cạnh tranh tăng trưởng toàn cầu.  

Cuộc khủng hoảng đó từ khu vực tài chính tràn sang khu vực "thực", chuyển 
thành suy thoái kinh tế. Cả hai thứ cộng hưởng với nhau, "công phá" toàn diện 
hệ thống kinh tế toàn cầu.  

Hệ quả của quá trình lan tỏa suy thoái là sự chao đảo của cả hệ thống kinh tế 
toàn cầu. Cho đến nay, chưa ai nói chắc đâu là giới hạn của sức lan tỏa. Chiều 
hướng tác động tiêu cực đang tiếp tục mở rộng, sức tác động đang gia tăng.  

Tuy chưa đầy đủ, song mức độ nghiêm trọng của tình hình ngày càng lộ rõ 
và có thể nhận biết đại thể qua một vài con số. Đó là số tiền hàng ngàn tỉ USD 

                                                
* PGS.TS. Viện Kinh tế Việt Nam. 
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mà các chính phủ đã phải bỏ ra để thực hiện cuộc giải cứu lịch sử này, là mức sụt 
giảm mạnh tốc độ tăng trưởng GDP, là con số các “đại gia” bị phá sản với lượng tài 
sản lên tới hàng chục ngàn tỉ USD. Và những con số này hiện vẫn chưa dừng lại.  

Tất cả những đặc điểm trên cho thấy, cuộc khủng hoảng lần này đặt ra 
những vấn đề căn bản của hệ thống kinh tế toàn cầu - về mô hình phát triển, về 
các nguyên lý, quy tắc vận hành và về các công cụ phát triển mới. Nó không 
đơn thuần là sản phẩm của vài sai lầm chính sách nhất thời của một chính phủ 
nào đó. Để nhận diện căn nguyên của cuộc khủng hoảng, cần đặt nó trong quá 
trình tự do hóa đang diễn ra rất mạnh trên phạm vi toàn cầu và bước chuyển 
sang thời đại công nghệ cao của cả thế giới.  

Khi định vị cuộc khủng hoảng hiện tại như thế, dễ nhất trí rằng kinh tế thế giới 
đang trong quá trình chuyển đổi hệ thống. Giống như "con rắn đang lột da", hệ thống 
đang chuyển đổi này rất ít được bảo vệ. Nó rất ít khả năng tự bảo vệ và rất dễ bị tổn 
thương. Trong xu thế chung đó, các nền kinh tế phát triển cao đã theo đà "tự do hóa", 
thả lỏng luôn nhiệm vụ kiểm soát chính quá trình tự do hóa, coi nhẹ nhiệm vụ giám 
sát và điều chỉnh. Kết cục là rủi ro tiềm năng biến thành tai họa hiện thực. 

Với căn nguyên như vậy, để vượt qua khủng hoảng và suy thoái, thế giới sẽ 
cần nhiều thời gian và chi phí. Công việc không thể chỉ là những tháo gỡ đơn 
giản, nhanh chóng và chi phí thấp. 

Những điều nói trên gợi ra căn cứ để đo lường đúng cách tác động của cuộc 
khủng hoảng - suy thoái toàn cầu đến nền kinh tế nước ta.  

1 - Có thể nhận định chiều hướng khó lạc quan của nền kinh tế thế giới trong 
năm 2009. Thậm chí, phải tính đến xu hướng suy thoái gia tăng kéo dài hơn.  

2 - Từ một góc nhìn khác, lại thấy sự bừng sáng của hy vọng: triển vọng của 
nền kinh tế thế giới là triển vọng của “một con rắn đang lột da”, tuy rất yếu và 
còn trải qua đau đớn, song, khi đã vượt qua cơn nguy biến chuyển đổi, con rắn 
chắc chắn sẽ càng dũng mãnh hơn. 

Việt Nam ưu tiên ổn định vĩ mô và tạo việc làm 

Trong bối cảnh chung như vậy, năm 2009 sẽ là một năm rất khó khăn cho 
nền kinh tế Việt Nam vì độ mở của kinh tế đã rất rộng, kim ngạch xuất - nhập 
khẩu đã chiếm khoảng 160% GDP. Nếu trong nền kinh tế thế giới, hậu quả lan 
từ khu vực tài chính sang khu vực sản xuất, thì đối với nước ta, chiều hướng tác 
động lại ngược lại: tình trạng suy thoái của kinh tế thế giới sẽ tác động tiêu cực 
mạnh đến kinh tế Việt Nam, đầu tiên là ở khu vực xuất khẩu và đầu tư, qua đó 
ảnh hưởng đến cân đối vĩ mô(1). Trong khi cân đối vĩ mô của nền kinh tế hiện 
cũng đang có vấn đề nghiêm trọng. Sau thời gian lạm phát và bất ổn kéo dài, 
nền kinh tế đang yếu đi, các doanh nghiệp đang suy nhược nặng. Một số doanh 
nghiệp đã "ra đi". Số doanh nghiệp gặp khó đang tăng nhanh. 

Bài toán lớn nhất đặt ra cho Việt Nam lúc này là gì? Hiện nay, mọi người 
đang tập trung nói về tăng trưởng GDP. Rõ ràng, trong suy thoái, giữ được tốc 
độ tăng trưởng GDP cao là tốt, nhưng chỉ tăng trưởng sản lượng không thôi thì 
chưa đủ, bởi việc làm, thu nhập của nhóm người nghèo, lòng tin và sự ổn định 
xã hội còn quan trọng hơn và khó đạt được hơn. Khó nhất là làm sao bảo đảm 
được việc làm, song từ tăng trưởng đến tạo việc làm mới còn là điều rất xa, vì từ 
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trước đến nay, tăng trưởng của ta chủ yếu gắn với tăng vốn đầu tư và dựa vào 
khai thác tài nguyên, ít gắn với tạo việc làm.  

Liên tục trong hai tháng 10 và 11-2008, nền kinh tế Việt Nam đã có biến 
chuyển tích cực về chỉ số lạm phát... Chỉ số giá tháng 10 giảm 0,19% và tháng 
11 giảm 0,76% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với tháng 11-2007, mức giá 
vẫn tăng 24,22%. Việc giảm giá một phần là do chính sách ổn định kinh tế và 
kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, một số yếu 
tố tích cực từ bên ngoài như giá xăng dầu, giá lương thực và sắt thép giảm đã 
góp phần đáng kể vào việc chặn đứng đà lên giá.  

Bên cạnh yếu tố tích cực về chỉ số giá trong tháng 10 nhập khẩu đã tăng trở 
lại (tăng 5,8% so với tháng 9), và xuất khẩu giảm 3,3% khiến giá trị nhập siêu 
lên tới 700 triệu USD. Đây là điều rất đáng lo ngại, nhất là trong bối cảnh giá 
dầu, mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam, giảm mạnh. Ngược lại, xuất khẩu 
lại bị trượt dốc nhiều, tháng 9, xuất khẩu giảm 700 triệu USD (12,4%) so với 
tháng 8, và tháng 10 giảm 170 triệu USD (3,2%) so với tháng 9.  

Giá các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh. Giá gạo xuất khẩu 
trong tháng 10 giảm tới 20%. Giá cà phê FOB xuất từ Thành phố Hồ Chí Minh 
cũng trượt từ 2.520 USD/tấn xuống còn 1.600 USD/tấn và còn tiếp tục giảm. 
Giá cao su xuất khẩu cũng giảm gần 50% từ tháng 7 đến nay. Giá xuất khẩu 
giảm nhanh hơn giá nhập và điều này tiếp tục gây sức ép lên tỷ giá. 

...Việt Nam là quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng nặng... 

Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích, châu á sẽ chịu ţ c động nhẹ hơn so với một 
số khu vực kinh tế mới nổi khác như Đông Âu và Mỹ La-tinh. Tuy nhiên, có một số 
đánh giá cho rằng Việt Nam là quốc gia có khả năng chịu ảnh hưởng nặng nhất ở 
châu á(3). Điều này cho thấy khó khăn trước mắt của Việt Nam là không nhỏ. Báo cáo 
tháng 11 của EIU dự báo năm 2009 Việt Nam chỉ đạt tăng trưởng ở mức 4,3%(4) .  

Chống suy thoái, bảo đảm tăng trưởng là hợp lý. Nhưng mục tiêu ưu tiên hàng đầu 
trực tiếp hiện nay phải là ổn định vĩ mô và và tạo việc làm(2). Đây là hai điều quan 
trọng nhất. Tạo việc làm là cách chống suy thoái hiệu quả nhất, vì xét cho cùng, kích 
cầu cũng là để bảo đảm mục tiêu có việc làm. Nếu tạo việc làm tốt thì sẽ ứng biến tốt 
hơn trong nhiệm vụ chống suy thoái. Nói duy trì tăng trưởng, trong đó phải hàm nghĩa 
ưu tiên mục tiêu tạo việc làm. Nhưng phải nói rõ hơn mục tiêu ưu tiên hàng đầu là ổn 
định vĩ mô và tạo việc làm. Tại sao lại phải ổn định vĩ mô? Vì căn nguyên lạm phát, 
bất ổn vĩ mô vẫn còn tồn đọng, chưa được khắc phục.  

Giai đoạn vừa qua, lạm phát ở nước ta có giảm đi. Chính phủ bắt đầu nới 
lỏng chính sách tiền tệ. Nhưng về đại cục, tổng thể, mục tiêu ổn định vĩ mô vẫn 
phải đặt lên hàng đầu. Giờ đây, nới lỏng tiền tệ là đúng nhưng phải trên căn bản 
hướng tới mục tiêu ổn định vĩ mô. Việc nới lỏng quá mức chứa đựng nguy cơ 
lạm phát bùng trở lại. Nới lỏng tiền tệ mà không kiểm soát được trong điều kiện 
hiện nay là rất nguy hiểm, mà cơ sở cho sự không kiểm soát được đó còn rất 
tiềm tàng, vì thế vẫn cần phải tiếp tục ưu tiên ổn định vĩ mô và tạo việc làm. 

Kích cầu vào đâu? Kích như thế nào? 

Kích cầu trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm là đúng. Nhưng, thế nào là 
"kích cầu"? Mục tiêu lớn nhất của "kích cầu" phải chăng là tốc độ tăng trưởng 
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GDP? Nới lỏng chính sách tiền tệ, tự nó đã bao hàm nghĩa "kích" để tăng đầu 
tư. Chính phủ đặt vấn đề chuẩn bị những gói giải pháp kích cầu là cần thiết. Đã 
đến lúc không nên chần chừ, chậm trễ. Không thể nói ta đang ưu tiên chống 
lạm phát nên không được nới lỏng chính sách tiền tệ, không được phép "kích 
cầu". Tình hình kinh tế thế giới đã và đang xoay chuyển rất nhanh theo hướng 
gia tăng tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Do vậy, tư duy chính sách 
cần chuyển hướng kịp thời. Đó là chưa kể đến hai tình huống: Quá trình ra 
quyết định, triển khai hành động ở ta thường "thong thả"; và không có biện 
pháp nào, dù "tốc hành" đến đâu lại có thể phát huy tác dụng tức thời. Cộng 
hưởng cả hai cái "trễ" đó, kết cục có thể là tai họa.  

Một tỉ USD mà Chính phủ dành để kích cầu (hiện Chính phủ đang tính đến “gói 
kích cầu" 6 tỉ USD) trong điều kiện nền kinh tế đang bị suy yếu và gặp nhiều khó 
khăn như hiện nay, có lẽ là không nhiều(5). Song, nhìn vào thực trạng và triển vọng 
ngân sách năm 2009, một tỉ USD cũng đã là một sự cố gắng lớn. 

Mặt khác, cần lưu ý đến kinh nghiệm cả của thế giới và của chính Việt Nam: 
kích cầu không dễ thành công. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, càng bơm 
nhiều tiền kích cầu càng bị thiệt hại. Mấu chốt vấn đề là phải tính toán thật kỹ: 
Kích vào đâu? Cho ai? Theo cơ chế nào? Hiện nay, mục tiêu kích cầu là chống 
suy thoái, duy trì tăng trưởng và tạo việc làm. Muốn vậy, các dự án được ưu 
tiên hưởng phần kích cầu của Chính phủ phải bảo đảm ba điều kiện: 

Một là, giúp tháo gỡ nhanh các nút thắt tăng trưởng gây ách tắc lâu nay, ví 
dụ như cảng biển, cầu đường, năng lượng,... giúp cho hoạt động của các doanh 
nghiệp thông thoáng, tăng tốc vận hành, tiết kiệm chi phí. Với những dự án 
trọng điểm bị ách tắc, cần kích cầu để hoàn thành sớm. Trong số những dự án 
này, có thể có những dự án đang "có vấn đề" cần xử lý, song trước mắt cần ưu 
tiên kích cầu để giải tỏa, "vấn đề" tạm gác lại xử lý sau. 

Hai là, phải có sức lan tỏa mạnh. Định hướng ưu tiên là những dự án thu hút 
nhiều đầu vào, tạo nhiều việc làm. Thông thường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
đáp ứng tốt yêu cầu này. Việc kích vào nhóm doanh nghiệp này không phải là 
"làm từ thiện" cho những doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn hơn mà để 
nhằm đúng mục tiêu đại cục của công cuộc kích cầu.  

Ba là, gỡ khó cho xuất khẩu. ở nước ta, hoạt động xuất khẩu gắn nhiều với 
nông dân, với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (dệt may, da giày, thủ 
công mỹ nghệ). Kích vào đây, một mặt, để giữ một động lực tăng trưởng mạnh 
của nền kinh tế, giảm nguy cơ thâm hụt thương mại đang có khả năng tăng lên; 
mặt khác, giúp đông đảo người lao động thuộc nhóm thu nhập thấp, dễ bị tổn 
thương - và thực tế họ đang bị tổn thương nặng nề sau cơn lạm phát kéo dài và 
tác động suy thoái của kinh tế thế giới - duy trì việc làm, thu nhập và đời sống, 
đồng thời, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 

Ba lập luận trên không định hướng kích cầu theo kiểu phân biệt đối xử - chỉ ưu 
tiên cho doanh nghiệp nhà nước hay cho những doanh nghiệp "chạy" giỏi. Nó đòi 
hỏi phải tính toán cẩn thận, trên lợi ích đại cục để phân bổ vốn kích cầu đúng 
những địa chỉ cần ưu tiên. Phải tuyệt đối tránh kích cầu thông qua cơ chế xin - cho. 
Lịch sử kích cầu năm 1998 - 1999 còn nóng hổi: do mang tính vừa chia bình quân, 
vừa theo cơ chế xin - cho nên hiệu quả không lớn, để lại hậu quả cơ chế nặng nề.  
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Về chủ trương giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong quý IV 
- 2008 và năm 2009, cũng cần có những tính toán cụ thể vì thuế là tiền của dân. 
Năm 2009, nguồn thu ngân sách được dự báo là sẽ ít thuận lợi hơn nhiều so với 
năm 2008, vì thế, càng phải cân nhắc khi giảm, giãn thuế - giảm loại nào, bao 
nhiêu, cho ai, bao lâu? Giảm, giãn thuế không đúng đối tượng (ngành, doanh 
nghiệp) cần "kích" thì có khi ngân sách nhà nước thất thu mà mục tiêu kích cầu 
lại không đạt được. Hoặc giảm không đủ "độ" thì sức kích sẽ yếu. Nếu thuế 
giảm không đủ "độ" thì hành vi giảm thuế chỉ có ý nghĩa mang "quà" Chính phủ 
"tặng" doanh nghiệp mà không thể chuyển thành quá trình giảm giá thực tế trên 
thị trường để đông đảo người dân cũng được hưởng lợi khi mua hàng. Nếu chỉ 
giúp doanh nghiệp không thôi thì cũng chưa đủ dù giảm thuế sẽ giúp doanh 
nghiệp bớt khó khăn, kích thích doanh nghiệp tăng sản xuất, nhưng chưa chắc đã 
giúp giảm giá hàng hóa trên thị trường. Trong khi đó, hoạt động kích cầu có một 
mục tiêu là làm cho thị trường sôi động thêm nhờ giá cả giảm xuống. Sức cầu của 
thị trường hiện đang giảm mạnh; đời sống của người lao động gặp khó khăn.  

 Những doanh nghiệp không được "kích cầu" hỗ trợ cũng đang gay go. Làm 
sao việc giảm thuế phải nhằm vào đúng chỗ và đủ "độ" để tạo ra sự lan tỏa công 
bằng trong phân phối lợi ích, khi đó, hiệu quả kích cầu sẽ tăng. Nếu không, 
việc giảm, giãn thuế dễ trở thành chủ trương chủ yếu phục vụ cho lợi ích nhóm. 
Điều này tạo ra nguy cơ làm méo mó cơ chế. Trong lúc chưa tính toán được 
việc ưu đãi cho nhóm doanh nghiệp nào để có lợi cho mục tiêu kích cầu chung 
thì sự ưu đãi dễ sinh ra những hậu quả không tốt. Chính vì vậy, bài toán ưu tiên 
như thế nào, vào đâu cần phải được tính toán cẩn thận.  

Một điểm khác cần hết sức lưu ý là xuất khẩu. Kinh tế thế giới suy thoái bắt 
đầu từ Mỹ, lan sang Tây Âu và Nhật Bản. Đây là những thị trường xuất khẩu 
trọng điểm của Việt Nam. Trong khi đó, trong nhập khẩu, chúng ta lại chủ yếu 
nhập siêu từ Trung Quốc. Khi tất cả các thị trường xuất khẩu cạnh tranh chính 
của ta và Trung Quốc đều giảm cầu thì xu hướng hàng Trung Quốc tràn vào thị 
trường Việt Nam sẽ gia tăng mạnh. Hiện nay, điều đó đang diễn ra. Đây là áp lực 
ghê gớm với sản xuất trong nước. Hàng Việt Nam nói chung có sức cạnh tranh 
kém hàng Trung Quốc. Kích cầu của ta trong điều kiện đó là vô cùng khó. Xuất 
hiện một khả năng: nếu không có định hướng và giải pháp tốt thì đối tượng được 
ưu đãi "kích cầu" chủ yếu sẽ chính là hàng Trung Quốc. Điều này đã từng xảy ra 
cách đây 10 năm: trong những năm 1998 - 1999, khi chúng ta bơm tiền "kích 
cầu" thì lượng xe máy Trung Quốc tiêu thụ ở Việt Nam tăng lên gấp 3 lần, từ 
khoảng 500 - 600 ngàn chiếc/năm tăng lên đến 1,8 - 2 triệu chiếc/năm.  

Xử lý vấn đề này không dễ dàng. Về cơ bản, đây là bài toán thị trường, phải được 
giải chủ yếu theo nguyên lý thị trường. Một khi sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam 
còn yếu, ít có khả năng cải thiện nhanh thì sứ mệnh "giảm nhập siêu" một phần đáng 
kể được trao cho các công cụ hành chính - kỹ thuật, ví dụ hàng rào thuế quan, hàng rào 
kỹ thuật hay các đội chống buôn lậu. Song, sử dụng có hiệu quả những công cụ này 
cũng không dễ, khó có hiệu quả cao và cần thời gian để chuẩn bị cơ chế, lực lượng. 
Không ráo riết chuẩn bị để triển khai thì nguy cơ và hậu quả sẽ càng nặng nề.  

Trong bối cảnh đó, vấn đề đặt ra với chúng ta là phải tính đến các biến số tác 
động tiêu cực, càng đầy đủ càng tốt, để có cách phòng ngừa nghiêm túc kịp 



Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - 3/2009  14

thời, hiệu quả. Khi kinh tế thế giới gặp khó khăn, chúng ta càng gặp nhiều khó 
khăn hơn. Đó là một thực tế không được phép "trừu tượng hóa". 

Trong vài tháng gần đây, đà ổn định vĩ mô đã được khôi phục lại. Điều này sẽ 
làm giảm tác động của cuộc khủng hoảng. Điểm tiếp theo cũng rất quan trọng là 
Nhà nước, sau bài học kinh nghiệm về chống lạm phát (ít dùng biện pháp hành chính 
hơn, kịp thời thay đổi mục tiêu ưu tiên, chọn giải pháp hữu hiệu hơn, phối hợp hành 
động tốt hơn, ...) đã trở nên linh hoạt và bài bản hơn trong phản ứng chính sách. 

Năm 2008, tuy tăng trưởng kinh tế của ta chỉ đạt 6,23%, nhưng trong điều 
kiện của năm qua, tăng trưởng ở mức trên cũng đã là một thành công lớn. Tư 
duy chính sách cũng cần mềm hơn, nương theo hoàn cảnh để tính đến cuộc 
chơi dài hơi vì nó giúp chúng ta không bị rối loạn, bất ổn. Và điều quan trọng 
trong tăng trưởng là giữ được việc làm cho người lao động. Đó mới là điều quan 
trọng, là gốc cho ổn định xã hội.  

Tóm lại, với những lý lẽ trên, có cơ sở để nêu ý kiến rằng trong năm 2009, 
Việt Nam không nên quá chú trọng vào tốc độ tăng trưởng cao, dù chỉ là 6% - 
6,5%. Nên coi đây là quãng thời gian chứa đựng cơ hội lớn để đẩy mạnh cải 
cách, tạo lập các cơ sở thể chế bền vững cho quá trình tăng trưởng lâu dài. Đó 
là tầm nhìn cho một “cuộc chơi” lớn(**). 

 

______________________ 

Chú thích 

 
 ** Bài đã đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 797/2009. 

1. Theo đánh giá của Tạp chí Kinh tế Viễn đông, trong các nước châu á, Việt Nam chịu tác 
động tiêu cực mạnh nhất từ cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu vì các nước Mỹ, 
Nhật Bản, EU, Ô-xtrây-li-a - những thị trường chiếm tới 40% thị phần xuất khẩu của Việt 
Nam - đang đối mặt với suy thoái mạnh.  

2. Xin tham khảo thêm lập luận của Mạng Nghiên cứu kinh tế Việt Nam (bản tin số 1): "Các 
cuộc thảo luận hiện nay chủ yếu tập trung vào mức tăng trưởng 6,5% hay 7% hay cao hơn. 
Tuy nhiên, với những khó khăn chồng chất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và sự suy giảm 
mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, mức tăng trưởng âm của lĩnh 
vực xây dựng thì việc làm mới là vấn đề nổi cộm nhất hiện nay. Tuy tăng trưởng và việc làm 
có quan hệ chặt chẽ với nhau, song đây không phải là mối quan hệ đồng nhất. Nếu tăng 
trưởng chỉ diễn ra ở lĩnh vực sử dụng nhiều vốn, ở các tập đoàn nhà nước lớn thì sẽ không tạo 
được việc làm. Hay nói cách khác, trong giai đoạn kinh tế toàn cầu suy giảm, mẫu hình tăng 
trưởng hướng vào các ngành sử dụng nhiều lao động nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho kích cầu 
quan trọng hơn là tốc độ tăng trưởng" 

3. B. Klein "How long will Asia go?", Far East Economic Review, 23-10-2008; "Macro Stress 
Test - Crisis Risk", Austrians Analyse Asia, 22-10-2008 

4. Vietnam Country Report, Economist Intelligence Unit, tháng 11-2008 

5. Để có ý niệm rõ hơn về quy mô kích cầu của Việt Nam, hãy so sánh: Trung Quốc sử dụng 
"gói kích cầu" đầu tiên gần 600 tỉ USD, tương đương 25% GDP và 35% dự trữ ngoại tệ. Việt 
Nam dành 1 tỉ USD, tương đương 1,3% GDP và hơn 4% dự trữ ngoại tệ để kích cầu. Nếu tính 
lượng kích cầu dự tính 6 tỉ thì các chỉ số nói trên sẽ tăng lên đáng kể: khoảng 7% GDP và 
23% dự trữ ngoại tệ. Nhưng cần lưu ý rằng nền kinh tế Việt Nam có độ mở cửa lớn hơn nền 
kinh tế Trung Quốc, đồng thời lại chịu lạm phát cao kéo dài hơn, sức khỏe nền kinh tế yếu 
hơn nhiều, nhất là sau cuộc vật lộn kéo dài với lạm phát cao vừa qua. 




